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Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện trên nhóm khách thể gồm 30 giáo viên và 120 học sinh Trường Trung học phổ thông Xuân Hoà, Phúc yên, Vĩnh Phúc có độ tuổi từ 16 đến 18. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động của học sinh trong dạy học khám phá bao gồm các hoạ động như hoạt động cá nhân, hoạt động phối hợp giữa các cá nhân, hoạt động phối hợp giữa các nhóm và với giáo viên, trong đó đặc biệt là mối quan hệ giữa các thành viên trong hoạt động nhóm. 

Đặt vấn đề


Từ những năm 1960, một số phương pháp dạy học tích cực (PPTC) đã được ứng dụng; công tác nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn giáo dục cơ sở cho thấy các trường phổ thông đã đi trước nhiều trường sư phạm trong việc áp dụng PPTC. Vì nhiều lẽ mà không ít cơ sở đào tạo giáo viên lại khá dè dặt trong việc nghiên cứu và phát triển các phương pháp này. 

Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học trong các trường trung học phổ thông (THPT) đến nay, các PPTC lại được đẩy mạnh và gần như một yêu cầu bắt buộc. Trong các PPTC, Dạy học bằng các hoạt động khám phá có hướng dẫn (HĐKP), bước đầu đã có ảnh hưởng tốt tới giáo dục phổ thông. Dạy học bằng HĐKP là một PPDH còn rất mới mẻ, trong khi các PPTC khác đã có  thời gian đáng kể áp dụng vào thực tế học đường.  Về bản chất, hoạt động “học” của học sinh (HS) có nhiều cách tiếp cận; Hoạt động “học” bằng các hoạt động khám phá có hướng dẫn thuộc cách tiếp cận của thuyết hành vi. 

Mô hình của B.F. Skinner (1904-1990) – bằng thí nghiệm xuất sắc của ông - đã lập được căn cứ cho sự  phát triển và hoàn thiện về HĐKP.  B.F. Skinner  “dạy” cho chuột (hoặc chim) lấy được thức ăn khi “chủi hoặc mổ” vào nút trong hộp - thì việc “học” là sự mò mẫm nhiều lần, tiến tới tự điều chỉnh hành vi để chọn được một hành vi mong muốn, có lợi cho bản thân.

        Nhiều tác giả khác đều đồng ý rằng trong dạy học bằng HĐKP thì tất yếu HS không thể đứng ngoài cuộc chờ đợi sự ban phát lượng tri thức có sẵn của GV theo chương trình và SGK. Phần đáng kể thời gian trên lớp, HS phải là người trong cuộc tham gia tích cực quá trình nhận thức của chính mình. HS luôn phải tham gia  hoạt động độc lập hoặc hoạt động phối hợp.  
Đối tượng và khách thể nghiên cứu

· Đối tượng nghiên cứu: các hoạt động của học sinh trong dạy học khám phá
· Khách thể nghiên cứu: 30 giáo viên và 200 học sinh trường THPT Xuân Hoà, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Phương pháp nghiên cứu: 

Phương pháp điều tra thông qua phỏng vấn trực tiếp và sử dụng các bảng hỏi, thực nghiệm sư phạm 

Kết quả nghiên cứu

    1. Hoạt động độc lập 

            Hoạt động độc lập của HS diễn ra thường xuyên, liên tục trong giờ học qua các thao tác trí tuệ hay hoạt động cơ bắp. Các hoạt động đó gồm: - Nghe GV giảng hoặc ý kiến các bạn trong lớp; - Quan sát hoạt động của GV hoặc của các bạn trong lớp; - Trực tiếp hoạt động; - Tri giác; - Cảm giác; - Hình thành các ý tưởng sơ khai…
   Các hoạt động này mang tính chất “nội tâm, đơn tuyến” là chính, nhưng không tách rời tác động của GV và tập thể lớp, chính “quần thể, loài” làm nên sự hoàn thiện cho cá thể là vậy! Tính độc lập trong hoạt động nhận thức của HS  sẽ rất hạn chế, nếu GV chỉ dùng các PP thụ động. Đương nhiên, mỗi cá nhân HS sẽ có hiệu quả hoạt động khác nhau tuỳ thuộc năng lực cá nhân, sức lôi cuốn của GV trong bài giảng. Hiểu được các hoạt động này của HS, người  GV cần chú ý để tổ chức hoạt động, chuẩn bị tốt để làm cho bài dạy có hiệu quả.

 2. Hoạt động phối hợp 

          HS với tư cách chủ thể nhận thức sẽ không thể, hay rất khó đạt được hiệu quả học trên lớp nếu thiếu hoạt động phối hợp với các thành viên khác ngay cả khi có  tổ chức nhóm. Theo chúng tôi, HS có 2 phương thức hoạt động phối hợp là hoạt động phối hợp trong nhóm và hoạt động phối hợp với GV.  

          2.1. Hoạt động phối hợp của HS trong nhóm: Một hình thức hoạt động cần thiết của HĐKP là nhóm HS. Mỗi nhóm thường gồm số HS  ngồi cùng 1,2 bàn học- hoặc một phần của tổ do lớp hay GV phân công. 
       Chất lượng, trình độ, vốn sống của các thành viên trong nhóm thường không đồng đều, do vậy khi tổ chức nhóm tốt nhất là GV cần tìm hiểu HS khá kĩ lưỡng để cấu tạo nhóm có lợi nhất cho hoạt động của nhóm; nếu thấy cần thiết có thể chia nhóm theo mục tiêu tìm hiểu (từng phần, từng nội dung… của bài).

      Vì vậy, tốt nhất là trong khi tổ chức nhóm GV nên chú ý tới đặc điểm các cá nhân HS để cấu tạo thành phần giữa các nhóm sao cho “đồng đều”- nghĩa là mỗi nhóm đều có HS khác nhau về năng lực nhận thức, khí chất… - điều này có thể gây khó khăn cho GV nhưng hiệu quả cao hơn. Nên hạn chế việc tạo nhóm theo bàn, theo tổ nhiều khi làm yếu hoạt động của nhóm. Các dạng hoạt động phối hợp trong nhóm  có thể là: nêu thắc mắc; trao đổi trong nhóm; tham gia trình bày, biểu diễn; giải đáp thắc mắc; đề xuất phương án mới; phối hợp giải  bài toán nhận thức.
        Dạng hoạt động này đã bao gồm các thao tác tư duy hay vận động cơ bắp ở mức cao hơn so với các hoạt động độc lập. HS trầm tính, nhút nhát thường ít tham gia hay tham gia chiếu lệ, không có hay ít có quan điểm riêng đóng góp cho nhóm.

       Hoạt động của các HS  trong nhóm thường không đồng đều biểu hiện ở chỗ HS có phản ứng  khác nhau trước ý kiến của người khác. Có thể coi các phản ứng đó là tích cực, nên khuyến khích . là thước đo hiệu quả của hoạt động ( Hình 2).

    2.2. Hoạt động phối hợp của HS giữa các nhóm.

     Phân chia lớp học thành nhóm nhỏ có từ 4-6 người. Tùy theo mục đích, yêu cầu của vấn đề học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc có chủ định (nhóm cùng trình độ, nhóm gồm đủ trình độ, nhóm theo sở trường) trong cả tiết học hay thay đổi trong từng phần của tiết học. Sự phối hợp hoạt động giữa các nhóm cho phép các nhóm chia sẻ băn khoăn, suy nghĩ, kết quả của nhóm để cùng nhau xây dựng nhận thức mới. Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, mỗi nhóm có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề nêu ra, thấy được mình cần học hỏi thêm nhừng gì. Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không phải chỉ là sự tiếp nhận thụ động từ GV.
    2.3. Hoạt động phối hợp với GV:  Nội dung hoạt động ở đây không khác nhiều so với hoạt động phối hợp trong nhóm. Các dạng hoạt động phối hợp với GV có thể là: Trao đổi*; Đề xuất phương án mới*; Phối hợp giải bài toán nhận thức*; Nêu thắc mắc*; Giải đáp thắc mắc*      

            Để có sự phối hợp ăn ý với GV thì ngoài vốn tri thức và năng lực cá nhân, HS cần có một môi trường tốt (luôn được động viên, khuyến khích, thách thức, lôi cuốn,…) để dám tham gia, được tham gia hết mình. Môi trường này được tạo ra khi GV có thái độ, hành vi và năng lực tổ chức tốt, nếu không HS dễ bị đưa vào thế yếu, bị áp đặt và không muốn hoạt động khám phá, không muốn hợp tác nữa. Hiệu quả hoạt động của GV ảnh hưởng tới phần lớn HS song sự phối hợp của HS với GV thường thấp, giữa các nhóm tác động lẫn nhau không đều    
Kết luận

Tóm lại, vị trí của HS trong dạy học bằng HĐKP có thể được xác định như sau:

        - HS  là chủ thể - người trong cuộc - của quá trình nhận thức. Do đó, HS cần được đối xử như một thành viên chính của quá trình giải bài toán nhận thức; Nhu cầu, lợi ích cá nhân của HS cần được coi trọng. Trên thực tế, không nên gò ép HS vào một khuôn mẫu (nhận thức) có sẵn; Người dạy cần khơi dậy trong HS niềm vui...
        - HS là người tham gia khám phá những điều mới, điều hấp dẫn ( hiện tượng, khái niệm, quy luật…). Song sự hấp dẫn HS khi tham gia phụ thuộc không ít vào các yếu tố bên ngoài chủ thể  (tài tổ chức của GV, thành phần và chất lượng tri thức sẵn có của nhóm…)

        -  HS không chỉ tham gia khám phá những “vấn đề nhỏ” như một số ý kiến đã nêu. Theo quan điểm của chúng tôi như vậy là đúng song chưa đủ. Không nên hạn chế việc khám phá của HS trong khuôn khổ  “vấn đề nhỏ” hay “vấn đề lớn” kể cả vấn đề rất lớn. Cần có quan điểm toàn diện để từng bước giải quyết, khám phá được “vấn đề nhỏ”, làm tiền đề cho việc giải quyết, khám phá “vấn đề lớn”-  của cả một chương, một phần.

      - HS hoạt động độc lập tương đối song song với các hoạt động phối hợp với bạn trong (ngoài) nhóm và với GV. Hiệu quả hoạt động hay kết quả Học của HS trong HĐKP là giải quyết thoả đáng mối quan hệ giữa các dạng hoạt động ấy.
Summary

The pupils of activity in discovery teaching at high school 
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Researches were carried out on 30 teachers and 200 pupils at the age of from 16 to 18 in Xuanhoa high school, Vinh Phuc province. The results show that in general. The pupils of activity in discovery teaching including many activities as the single activity, relative activity of pupils in group and relative activity of pupils between some groups  with teacher, specially the relative between persons in one group are importance reasons  which have impacted on the group activity  quality of pupils 
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